     3. Ma trËn ®Ò thi cuối năm.

	Nội dung/mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Liên Bang Nga
	Biết được đặc điểm vị trí và tự nhiên của LBN.
	
	
	

	5% tổng số 
điểm= 0,5đ
	100% tổng số điểm= 0,5đ
	
	
	

	Nhật Bản
	Biết được đặc điểm Lành thổ của Nhật Bản
	Hiểu đặc điểm dân cư của Nhật Bản
	
	

	5% tổng số 
điểm= 0,5đ
	50% tổng số điểm= 0,25đ
	5% tổng số 
điểm= 0,25đ
	
	

	Trung Quốc
	Biết được đặc điểm Lành thổ,dân số củaTrung Quốc 
	hiểu được chính sách trong phát triển kinh tế, trình bày được đặc diểm ngành nông nghiệp, công nghiệp
	Chỉ ra hậu quả của chính sách dân số của TQ, so sánh được đặc điểm dân cư TQ với VN và thế giới
	

	40% tổng số điểm= 4đ
	25% tổng số điểm= 1,0đ
	56,25% tổng số điểm= 2,25đ
	518,75% tổng số điểm= 0,75đ
	

	Đông Nam Á
	
	 Hiểu và nêu được thuận lợi, khó khăn của VN khi tham gia ASEAN
Vẽ  được biểu đồ  hình tròn thể hiện tỷ trọng sản lượng lúa và cà phê của Đông Nam Á với  của thế giới 
	Nhận xét được tình hình sản xuất lúa và cà phê  của ĐNÁ so với thế giới
	Giair thích được nguyên nhân để ĐNA đạt kết quả trong sản xuất lủa và cà phê

	50% tổng số điểm= 5đ
	
	70 % tổng số điểm= 3.5đ
	10% tổng số điểm= 0,5đ
	20% tổng số điểm= 1đ

	Tổng số điểm:10 đ

	1,75điểm

	6điểm

	 1,25điểm

	1 điểm



	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐẠI AN
	ĐỀ KIẾM TRA CUỐI NĂM 

Môn: Địa lý 11


	
	


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
A/ Trắc nghiệm ( 5 điểm )

I. Khoanh tròn lựa chọn đúng trong các câu dưới đây: 
Câu 1: LB Nga nằm ở:

A.châu Á.          B. châu Âu.

C. châu Mỹ.

D. cả châu Á và châu Âu.
Câu 2: Đặc điểm tự nhiên khó khăn nhất đối với phát triên kinh tế của LB Nga là:

A. Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.
B. địa hình đầm lầy chiếm diện tích lớn.

C. Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn.

D. nhiều cao nguyên cao có khí hậu lạnh giá.

Câu 3: Đảo có diện tích nhỏ nhất của Nhật Bản là:

A. Hôn-su.      B. Kiuxiu. 
      C. Xicôcư.
D. Hôcaiđô.


Câu 4.Địa hình nào sau đây là hoang mạc lớn ở miền Tây Trung Quốc


A. Dung-ga-ri
B.Ta-cla-ma-can
C.Ta-rim
D.Tân Cương

Câu 5. Dãy núi nào sau đây không thuộc miền tây Trung Quốc 


A. Côn Luân.
B. Đại Hưng An.
C. Nam Sơn.
D. Thiên Sơn.
Câu 6. Bão là thiên tai thường xuyên xảy ra ôû.............Trung Quốc

A. Đông BắÉc.
B.Hoa Trung. 
C. Hoa Bắc.
D. Hoa Nam.
Câu 7. Dân số Trung Quốc hiện nay có đặc điểm


A. tỉ lệ dân thành thị còn thấp hơn mức trung bình của thế giới nhưng đang tăng nhanh


B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên thuộc loại thấp nhất trên thế giới.

C. số dân tăng thêm hàng năm lớn nhầt thế giới.

D. ý A và C.
Câu 8. Hiện nay, tiêu chí nào sau đây của Trung Quốc thấp hơn nước ta 


A. tỉ lệ dân thành thị.

B. thu nhập bình quân đầu người.

C. tỉ lệ dân số trên 15 tuổi biết chư.õ
D. tiêu chí A và C.
Câu 9. Chính sách dân sô rất cứng rắn của Trung Quốc  dẫn đến hậu quả


A. mất cân đối giới tính trong dân số.
B. quy mô dấn số giảm.

C. thiếu lao động phát triển kinh tế.
D. mất ổn định về xã hội.
Câu 10. Để phát triển kinh tế miền Tây, vấn đề Trung Quốc ưu tiên giải quyết là


A. di dân từ miền Đông sang miền Tây.
B. phát triển mạng lưới điện.

C. phát triển mạng lưới giao thông.
D. xây dựng các đô thị mới.
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng về thực trạng sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc?

A. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về tổng sản lượng lương thực.

B. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm.

C. tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP.

D. chưa đảm bảo nhu cầu lương thực trong nước.
Câu 12. Biện pháp có tác dụng tich cực nhất, tạo nên tốc độ tăng trưởng cao của sản xuất công nghiệp Trung Quốc là

 
A. thực hiện cơ chế thị trường.

B. thực hiện chính sách mở củă, tăng cường giao lưu với các nước thế giới.

C. thành lập các đặc khu kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài.

D. đổi mới cơ chế quản lí sản xuất, hiện đại hoá trang thiết bị.
Câu 13. Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới từ năm.

A.1978.
B. 1990. 
C.1994.
D. 2000.
Câu 14. Hiện nay Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về sản lượng 


A. điện.
B. dầu thô.
C. khí đốt.
D. than ña.ù

Câu 15. So với các nước phát triển, Trung Quốc còn thấp hơn nhiều về 


A. tổng sản phẩm quốc nội.
B. tổng kim ngạch xuất khẩu.

C. tốc độ tăng trương kinh tế                             D. thu nhập bình quân theo đầu người.
Câu 16. Năng xuất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản

A.luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động.                     
B.làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước.

C.thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.     
D.làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao
II. Chọn đúng, sai cho các câu sau(1đ)
 Biện pháp hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc là:

.............a. Chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.

...............b. Cho phép các công ty nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý sản xuất ở các khu công nghiệp.

...............c. Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc phân bố chủ yếu ở miền Tây.

................d. Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài.

  B/ Tự luận ( 5đ )

Câu 1: 2.0 điểm

Chỉ ra những lợi thế, khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN ?

Câu 2. ( 3.0 điểm)
Cho bảng số liệu sau: Sản l​ượng lúa và cà phê của Đông Nam Á và thế giới (%) 

	Lãnh thổ
	Lúa
	Cà phê

	Đông Nam Á

Thế giới
	26,0

100,0
	19,0

100,0


a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lư​ợng lúa và cà phê của khu vực Đông Nam Á so với thế giới?

b)   Từ biểu đồ hãy rút ra nhận xét và giải thích? 

Ma trËn ®Ò kiÓm  tra  kú II.

	Nội dung/mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Liên Bang Nga
	Biết được đặc điểm vị trí và tự nhiên của LBN.
	
	
	

	5% tổng số 

điểm= 0,5đ
	100% tổng số điểm= 0,5đ
	
	
	

	Nhật Bản
	Biết được đặc điểm Lành thổ của Nhật Bản
	Hiểu đặc điểm dân cư của Nhật Bản
	
	

	5% tổng số 

điểm= 0,5đ
	50% tổng số điểm= 0,25đ
	5% tổng số 

điểm= 0,25đ
	
	

	Trung Quốc
	Biết được đặc điểm Lành thổ,dân số củaTrung Quốc 
	hiểu được chính sách trong phát triển kinh tế, trình bày được đặc diểm ngành nông nghiệp, công nghiệp
	Chỉ ra hậu quả của chính sách dân số của TQ, so sánh được đặc điểm dân cư TQ với VN và thế giới
	

	40% tổng số điểm= 4đ
	25% tổng số điểm= 1,0đ
	56,25% tổng số điểm= 2,25đ
	518,75% tổng số điểm= 0,75đ
	

	Đông Nam Á
	
	 Hiểu và nêu được thuận lợi, khó khăn của VN khi tham gia ASEAN

Vẽ  được biểu đồ  hình tròn thể hiện tỷ trọng sản lượng lúa và cà phê của Đông Nam Á với  của thế giới 
	Nhận xét được tình hình sản xuất lúa và cà phê  của ĐNÁ so với thế giới
	Giair thích được nguyên nhân để ĐNA đạt kết quả trong sản xuất lủa và cà phê

	50% tổng số điểm= 5đ
	
	70 % tổng số điểm= 3.5đ
	10% tổng số điểm= 0,5đ
	20% tổng số điểm= 1đ

	Tổng số điểm:10 đ


	1,75điểm


	6điểm


	 1,25điểm

	1 điểm




    Hướng dẫn chấm
A/ Trắc nghiệm ( 5 điểm )

I/ Khoanh tròn lựa chọn đúng trong các câu dưới đây: mỗi lựa chọn đúng chấm 0,25 đ

	Câu
	Lựa chọn đúng
	Câu
	Lựa chọn đúng

	1
	
	9
	

	2
	
	10
	

	3
	
	11
	

	4
	
	12
	

	5
	
	13
	

	6
	
	14
	

	7
	
	15
	

	8
	
	16
	


II/  mỗi nội dung điền đúng chấm 0,25 đ

..................................................................................................................

  B/ Tự luận ( 5đ )
Câu1: Khi trở thành thành viên của ASEAN, chúng ta có những thuận lợi đồng thời cũng gặp không ít khó khăn :
* Thuận lợi :

-   Về quan hệ mậu dịch : Tác động tăng trưởng trong buôn bán với các nước ASEAN đạt khá cao. Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang các nước là gạo. Mặt hàng nhập khẩu chính từ các nước là xăng dầu, phân bón, hàng điện tử ……

- Về hợp tác phát triển kinh tế: tạo điều kiện khai thác tài nguyên và nhân công tại những vùng còn khó khăn của nước ta giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa được đói nghèo .

* Khó khăn :

-  chất lượng hàng hóa sản xuất chưa cao, giá hàng cao khó cạnh tranh lại với hàng hóa các nước khác sản xuất .

- Các nước Đông Nam Á có nhiều mặt hàng giống nhau dễ xảy ra cạnh tranh trong xuất khẩu .

- Sự khác biệt trong thể chế chính trị với các thủ tục hành chính khác nhau nhiều khi dẫn đến các trở ngại trong việc kí các hợp đồng kinh tế, các giấy phép …..
Caau2: 
a/ Vẽ biểu đồ: 1,5 đ
· Vẽ biểu đồ hình tròn 
· Yêu cầu vẽ đẹp, chính xác, có chú thích, tên biểu đồ.
b/ Nhận xét và giải thích:

· Nhận xét: Đông Nam Á có tỉ trọng lúa và cà phê lớn( Lúa chiếm hơn1/4, cà phê chiếm gần 1/5 sản l​ượng lúa và cà phê của thế giới)    0,5đ
· Giải thích:   1đ
· Đất phù sa màu mỡ ở các đồng bằng=>trồng lúa. Đất badan trên các cao nguyên=>Trồng cây công nghiệp.                                                                     
· Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nguồn n​ước dồi dào…                          
· Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống canh tác lâu đời.                               
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